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Uỷ ban  kỹ thuật  điện  quốc  tế

Cầu dao phụ tải điện áp cao

Phần 1: Cầu dao phụ tải điện áp cao cho các điện áp định mức

lớn hơn 1kV và nhỏ hơn 52kV

Lời nói đầu

1)  Các quyết định hoặc thoả thuận chính thức của IEC về các vấn đề kỹ thuật được soạn thảo bởi các Uỷ
ban kỹ thuật, trong đó có đại diện của tất cả các Uỷ ban quốc gia đặc biệt  quan tâm đến vấn đề đó, thể
hiện một cách cao nhất một sự thoả thuận quốc tế về các chủ đề được xem xét.

2)  Các quyết định này là các khuyến nghị có tính quốc tế và được các Uỷ ban quốc gia thừa nhận theo ý
nghĩa này.

3) Để thúc đẩy một sự thống nhất quốc tế, IEC mong muốn rằng tất cả các Uỷ ban quốc gia thừa nhận văn
bản của khuyến nghị của IEC và đưa vào các thể lệ quốc gia, trong chừng mực mà các điều kiện quốc
gia cho phép.  Mọi sự khác biệt giữa khuyến nghị của IEC và tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, trong mức
độ có thể phải được chỉ dẫn bằng các thuật ngữ rõ ràng trong các tiêu chuẩn quốc gia.

Lời tựa

Tiêu chuẩn này được soạn thảo bởi Tiểu ban 17A: Thiết bị điện cao áp thuộc Uỷ ban kỹ
thuật số 17 IEC: Thiết bị đóng cắt và điều khiển.

Tiêu chuẩn này là phần đầu của ấn phẩm 265 IEC: Lần xuất bản này huỷ bỏ vầ thay
thế lần xuất bản đầu của 265 .

Một bản dự thảo đầu đã được thảo luận tại hội nghị ở Arnhem vào năm 1980. Sau hội
nghị này, các dự thảo khác, tài liệu 17A (Văn phòng trung ương) 146 và 147 đã được trình các
Uỷ ban quốc gia phê chuẩn theo quy tắc 6 tháng vào tháng 6 năm 1981.

Các Uỷ ban Quốc gia các nước sau đây tuyên bố hoàn toàn tán thành việc xuất bản tài
liệu 17A (Văn phòng trung ương) 146.

Cộng hoà Nam phi
óc
áo
Cana®a
Trung quốc
CHDCND Triều tiên

Đan mạch
Ai cập
Mỹ
Phần lan
Pháp
Ailen

Nhật
Nauy
Hà lan
CHDC Đức
Rumani

Thuỵ điển
Thuỵ sĩ
Tiệp khắc
Liên xô
Nam tư

Các Uỷ ban Quốc gia các nước sau đây tuyên bố hoàn toàn tán thành việc xuất bản tài liệu 17A
(Văn phòng trung ương) 147.

Cộng hoà Nam phi
Đức
áo
óc
Bỉ
Cana®a

Trung quốc
CHDCND Triều tiên
Đan mạch
Ai cập
Mỹ
Phần lan

Pháp
Ireland
Nhật
Hà lan
CHDC Đức
Rumani

Anh
Thuỵ điển
Thuỵ sĩ
Tiệp khắc
Liên xô
Nam tư

Một bản dự thảo liên quan đến bảng II đã đượcphân phát cho các Uỷ ban Quốc gia theo thủ tục
khẩn cấp  vào tháng 01 năm 1981 và tiếp sau đó, một dự thảo khác, tài liệu 17A (Văn phòng
trung ương) 148 đã được trình các Uỷ ban quốc gia phê chuẩn theo quy tắc 6 tháng vào tháng 10
năm 1981.
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Các bản bổ xung, tài liệu 17A (Văn phòng trung ương) 153 đã được trình các Uỷ ban quốc gia
phê chuẩn theo thủ tục 2 tháng vào tháng 7 năm 1982.

Các Uỷ ban Quốc gia các nước sau đây tuyên bố hoàn toàn tán thành việc xuất bản tài liệu này.

Cộng hoà Nam phi
Đức
óc
Bỉ
Cana®a

Đan mạch
Ai cập
Mỹ
Pháp
Ailen

ý
Nhật
Hà lan
Ba lan
Anh

Thuỵ điển
Thuỵ sĩ
Liên xô
Nam tư

Tiêu chuẩn này tham khảo tiêu chuẩn 694 IEC: các điều khoản chung cho các tiêu chuẩn
về thiết bị đóng cắt và điều khiển cao áp và sẽ được áp dụng, trừ khi được quy định trái
với tiêu chuẩn này.

Để đơn giản hoá cách ghi các yêu cầu tương ứng, người ta dùng cùng cách đánh số các
điều khoản và các mục như đã dùng ở tiêu chuẩn 694. Các thay đổi trong các điều và mục
đó cũng được chỉ dẫn theo cùng cách tham khảo, còn các mục bổ sung được đánh số từ
101. Phụ lục bổ sung dùng các chữ AA.

Các ấn phẩm khác của IEC được xử dụng  trong ấn phẩm này:

Các ấn phẩm số 50 (441): Từ ngữ kỹ thuật điện. Chương 441: Thiết bị đóng cắt và điều
khiển.

56-2: Cầu dao phụ tải dòng điện xoay chiều điện áp cao
Phần 2. Các đặc tính định mức.

56-4: Phần 4. Thử nghiệm mẫu và thử nghiệm thông lệ.
71-1: Phối hợp cách điện

Phần 1. Thuật ngữ, định nghĩa, nguyên lý và quy tắc.
129: Dao cách ly điện xoay chiều và dao cách ly nối đất.
470: Công tắc tơ cao áp điện xoay chiều.
694: Các điều khoản chung cho các tiêu chuẩn về trang thiết bị điện

cao áp.
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Cầu dao phụ tải điện áp cao

Phần 1: Cầu dao phụ tải điện áp cao dùng cho các điện áp định mức
lớn hơn 1kV và nhỏ hơn 52kV

1. Phạm vi áp dụng và mục tiêu
1.1. Phạm vi áp dụng

TIêu chuẩn này áp dụng cho các Cầu dao phụ tải (MCĐ) và các dao cách ly - Cầu dao
phụ tải (DCL-MCĐ) điện xoay chiều ba pha đặt trong nhà và ngoài trời dùng cho điện
áp lớn hơn 1kV và nhỏ hơn 52kV và  tần số công nghiệp đến 60Hz kể cả 60Hz.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị thao tác của các MCĐ đó và cho các
thiết bị phụ trợ của chúng.

Các MCĐ dùng trong các lưới có trung tính cách điện, hoặc trong các lưới có trung
tính nối đất qua một tổng trở có giá trị cao có thể cần  để tác động trong các sự cố
chạm đất . Một tiêu chuẩn riêng đang được nghiên cứu, nhưng hiện tại cần có sự thoả
thuận giữa nhà chế tạo và bên sử dụng.

Ghi chú - 1. Trừ khi có đòi hỏi đặc biệt về tính chính xác, thuật ngữ "máy cắt điện" được áp dụng
cho mọi loại MCĐ và DCL-MCĐ thuộc lĩnh vực áp dụng của tiêu chuẩn này.
2. Các dao cách ly để nối đất tạo thành một phần hợp thành của một MCĐ đều theo
quy định của ấn phẩm 129 IEC: Các dao cách ly dòng điện xoay chiều và các dao cách
ly nối đất.
Nếu dao cách ly nối đất có dòng điện đóng ngắn mạch định mức, thì các thử nghiệm
đóng của chúng phải được thực hiện theo yêu cầu của tiêu chuẩn này.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu chính của tiêu chuẩn này là xây dựng các yêu cầu đồng nhất cho mọi loại
MCĐ và DCL-MCĐ được sử dụng trong các phần của lưới phân phối được cấp nguồn
thường xuyên. Các loại MCĐ như thế này được gọi là "MCĐ sử dụng chung" phải thoả
mãn các điều kiện làm việc sau đây:

- Mang thường xuyên dòng điện định mức của chúng trong chế độ vận hành liên tục;
- Mang được dòng ngắn mạch trong một thời gian quy định;
- Cắt các phân đoạn một lưới phân phối khi có tải ở dòng điện từ định mức trở xuống
trong chế độ vận hành liên tục.
- Cắt được các dòng điện của các mạch vòng khép kín ở dòng điện từ định mức trở
xuống trong chế độ vận hành liên tục;
- Cắt được dòng điện không tải của các MBA phân phối có công suất đến 1250kVA.
- Cắt không tải các đường dây cáp hay các đường dây trên không có chiều dài hạn chế;
- Đóng được dòng điện ngắn mạch.

Mục tiêu khác của tiêu chuẩn này là xây dựng các yêu cầu cho các MCĐ sau đây:

- MCĐ có tần số thao tác tăng dần;
- MCĐ có công dụng hạn chế;
- MCĐ cho động cơ;
- MCĐ cho các dàn tụ điện đơn.

Ghi chú - Các yêu cầu dối với MCĐ dùng cho các bậc của dàn tụ điện là đối tượng của một sự thoả
thuận giữa nhà chế tạo và bên sử dụng, đặc biệt là với giá trị đỉnh và tần số của dòng
điện đóng máy (dòng điện gọi).
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Các thao tác đóng và mở đều phải thực hiện theo các chỉ dẫn của nhà chế tạo. Nếu cần
thiết, thao tác đóng có thể tiếp ngay tức khắc sau thao tác cắt, nhưng đặc biệt khuyên
là ngay lập tức sau thao tác cắt không nên tiến hành thao tác đóng, vì như vậy có thể
vượt quá dòng điện cắt định mức của MCĐ.

2. Các điều kiện vận hành bình thường và đặc biệt

Các quy định của ấn phẩm 694 IEC: các điều khoản chung cho các tiêu chuẩn về thiết bị
đóng cắt và điều khiển cao áp; cần được áp dụng.

3. Các định nghĩa

Về định nghĩa các thuật ngữ chung dùng trong tiêu chuẩn này, các ấn phẩm sau đây của
IEC được áp dụng: ấn phẩm 50 (441) Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế (IEV) chương 441:
Thiết bị đóng cắt và điều khiển; 71-1: Phối hợp cách điện. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa,
các nguyên lý và quy tắc; 694: Các điều khoản chung cho các tiêu chuẩn về thiết bị đóng
cắt  và điều khiển cao áp.

3.101. Cầu dao phụ tải (MCĐ)

Là thiết bị đóng cắt có khả năng đóng, mang và cắt các dòng điện trong các điều kiện
bình thường của mạch điện, kể cả các điều kiện làm việc quá tải quy định, cũng có khả
năng mang trong một thời gian quy định dòng điện trong các điều kiện làm việc không
bình thường của dòng điện như ngắn mạch chẳng hạn.

3.102. Máy cắt điện-dao cách ly (MCĐ-DCL)

Là một máy cắt điện, ở vị trí mở thoả mãn các yêu cầu cách điện quy định cho một dao
cách ly.

3.103. Cầu dao phụ tải sử dụng chung

Là Cầu dao phụ tải có khả năng thoả mãn các thao tác đóng và cắt thường xảy ra trong
các lưới điện phân phối ở các dòng điện bằng dòng điện cắt định mức và có khả năng
mang và thiết lập các dòng điện ngắn mạch.

3.104. Cầu dao phụ tải có tần số thao tác tăng

Là MCĐ sử dụng chung có thể đóng cắt  một phụ tải chủ yếu là hữu công với tần số
thao tác quy định cao hơn tần số cần thiết trong các hệ thống phân phối được cấp
nguồn thường xuyên.

3.105. Cầu dao phụ tải sử dụng hạn chế

Là MCĐ chỉ đáp ứng một hoặc một số điều kiện vận hành của MCĐ sử dụng chung,
chứ không đáp ứng được tất cả các điều kiện đó.

3.106. Cầu dao phụ tải cho động cơ

Là MCĐ dùng để đóng cắt  các động cơ trong chế độ xác lập và ở giai đoạn khởi động.
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3.107. Cầu dao phụ tải cho dàn tụ điện đơn

Là MCĐ dùng để đóng cắt  một dàn tụ điện đơn có dòng điện nạp không vượt quá
dung lượng cắt định mức của dàn tụ điện đơn đó.

3.108. Dung lượng cắt mạch vòng khép kín

Là dòng điện cắt khi mở một mạch điện vòng khép kín, nghĩa là một mạch trong đó cả
hai đầu cực của MCĐ đều mang điện áp sau khi đã ngắt mạch, và trong mạch đó, điện
áp xuất hiện trên hai đầu cực của MCĐ nhỏ hơn rất nhiều so với điện áp của lưới.

3.109. Dung lượng cắt các phụ tải chủ yếu là tác dụng

Là dòng điện cắt khi mở một mạch phụ tải chủ yếu là tác dụng; phụ tải đó được thể
hiện bằng các điện trở và các điện kháng đấu song song với nhau.

4. Các đặc tính định mức

Theo ấn phẩm 694 IEC với các điều ngoại trừ và bổ sung được nêu lên sau đây.

4.1. Điện áp định mức

Theo ấn phẩm 694 IEC, áp dụng cho các điện áp định mức nhỏ hơn 52kV.

Ghi chú - Điện áp định mức 27kV được dùng ở Mỹ và Canađa.

4.2. Mức cách điện định mức

Theo ấn phẩm 694 IEC, áp dụng cho các điện áp định mức nhỏ hơn 52kV.
4.3. Tần số dịnh mức

Theo ấn phẩm 694 IEC.
4.4. Dòng điện định mức khi vận hành liên tục và độ gia tăng nhiệt độ

Theo ấn phẩm 694 IEC với các bổ sung như sau:

- Dòng điện định mức khi vận hành liên tục của một MCĐ sử dụng chung cũng là
dòng điện định mức của MCĐ.

a) có thể mang thường xuyên ở tần số định mức mà độ gia tăng nhiệt độ không vượt
quá các giá trị quy định ở mục 4.4.2 của ấn phẩm 694 IEC và

b) có khả năng cắt và thiết lập trong một mạch điện vòng kín và

c) có khả năng cắt và thiết lập trong một mạch phụ tải chủ yếu là tác dụng.

Đối với các MCĐ sử dụng chung, các giá trị thích dụng về dòng điện định mức trong
chế độ vận hành liên tục được cho ở các bảng I và II ở các trang 11 và 21.

Dòng điện định mức trong chế độ vận hành liên tục của một MCĐ sử dụng hạn chế,
của một MCĐ cho động cơ, của một MCĐ cho dàn tụ điện đơn là dòng điện định mức
mà MCĐ:

d) có thể mang thường xuyên ở tần số định mức mà độ gia tăng nhiệt độ không vượt
quá các giá trị quy định ở mục 4.4.2 của ấn phẩm 694 IEC và

e) có thể cắt và thiết lập với số lần quy định khi phụ tải tương ứng với các điều kiện đã
được dự kiến.
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4.5. Dòng điện cho phép ngắn hạn định mức

Theo ấn phẩm 694 IEC với các bổ sung sau đây.

Dòng điện cho phép ngắn hạn định mức của một dao cách ly (DCL) nối đất là phần
cấu thành của một MCĐ, trừ khi có thoả thuận giữa nhà chế tạo và bên sử dụng, ít nhất
phải bằng dòng điện cho phép ngắn hạn định mức của MCĐ.

4.6. Giá trị đỉnh của dòng điện cho phép định mức

Theo ấn phẩm 694 IEC.

4.7. Thời gian ngắn mạch cho phép

Theo ấn phẩm 694 IEC.

4.8. Điện áp định mức của nguồn cung cấp cho thiết bị đóng cắt và cho các mạch phụ
trợ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

4.9. Tần số định mức của nguồn cung cấp cho thiết bị đóng cắt và cho các mạch phụ
trợ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

4.10. áp lực định mức cho nguồn cung cấp khí nén để thao tác

Theo ấn phẩm 694 IEC.

4.101. Dòng cắt định mức của một MCĐ sử dụng chung.

Một MCĐ sử dụng chung được đặc trưng bằng các dòng điện cắt định mức sau đây.

- Dòng điện cắt định mức của mạch vòng đóng.

- Dòng điện cắt định mức củaphụ tải chủ yếu là tác dụng.

- Dòng điện cắt định mức của dây cáp không tải.

Các dòng điện cắt định mức dựa trên.

Điện áp phục hồi quá độ dự kiến của một mạch cung cấp trong chế độ ngắn mạch bằng
TRV định mức khi có sự cố ở các đầu cực như đã quy định trong ấn phẩm 56-2 IEC:
"MCĐ dòng xoay chiều điện áp cao". Phần 2: Các đặc tính định mức, trừ trường hợp
dòng điện cắt định mức của mạch vòng đóng đã được quy định ở mục 6.101.8.

4.102. Dòng điện cắt định mức của mạch vòng đóng

Dòng diện cắt định mức của mạch vòng đóng bằng dòng điện định mức trong chế độ
vận hành liên tục.
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4.103. Dòng điện cắt định mức của phụ tải chủ yếu là hữu công

Dòng điện cắt định mức của phụ tải chủ yếu là tác dụng  bằng dòng điện định mức
bình thường.

4.104. Dòng điện cắt định mức của dây cáp không tải

Dòng điện cắt định mức của dây cáp không tải là 10A. Nhà chế tạo có thể công bố các
giá trị cao hơn chọn trong dãy R10.

Ghi chú - Giá trị định mức này cũng liên quan tới dòng điện không tải của các
đường dây trên không (ĐDK).

4.105. Dòng điện cắt định mức của MBA không tải

Dòng điện cắt định mức của MBA không tải là dòng điện không tải của một MBA
phân phối có công suất định mức là 1250kVA.

4.106. Dòng điện cắt định mức của MCĐ của động cơ

4.106.1. Dòng điện cắt định mức trong chế độ xác lập

Dòng điện cắt định mức trong chế độ xác lập bằng dòng điện định mức bình
thường.

Điện áp phục hồi ở tần số công nghiệp bằng 20% điện áp định mức.

4.106.2. Dòng điện cắt định mức của một động cơ trong giai đoạn khởi động

Trừ khi có quy định khác, dòng điện cắt định mức của một động cơ trong giai
đoạn khởi động bằng 8 lần dòng điện định mức bình thường.

Điện áp phục hồi ở tần số công nghiệp bằng điện áp định mức.

4.107. Dòng điện cắt định mức của một MCĐ của dàn tụ điện đơn

Dòng điện cắt định mức của một MCĐ của dàn tụ điện đơn bằng 0,8 lần dòng điện
định mức bình thường của MCĐ.

Ghi chú - Hệ số 0,8 được dùng để tính đến các hài có thể có trong các dòng
điện của dàn tụ diện.

4.108. Dòng điện đóng ngắn mạch định mức

Mọi MCĐ đều có dòng điện đóng ngắn mạch định mức bằng giá trị đỉnh của dòng
điện cho phép định mức.

Nếu một DCL nối đất là phần cấu thành của MCĐ có dòng điện ngắn mạch định mức,
thì dòng điện đó phải bằng giá trị đỉnh của dòng điện cho phép định mức.

4.109. MCĐ được bảo vệ bằng các cầu chì hạn chế dòng điện

Các đặc tính ngắn mạch của MCĐ được bảo vệ bằng các cầu chì hạn chế dòng điện có
thể được lựa chọn có xét đến hiệu ứng hạn chế về thời gian kéo dài và độ lớn của dòng
điện ngắn mạch của dây chì gắn liền có dòng điện định mức cao nhất.
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4.110. Phối hợp các giá trị định mức

Các bảng I và II là các tài liệu hướng dẫn sự phối hợp các điện áp định mức, dòng điện
cho phép ngắn hạn định mức và các dòng điện định mức bình thường cho các MCĐ sử
dụng chung. Đây chỉ là các khuyến nghị.

Tuy nhiên, một MCĐ sử dụng chung có các tổ hợp khác của các giá trị này cũng
không nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này.

Bảng I

MCĐ sử dụng chung. Sự phối hợp các giá trị định mức

(dựa trên thực tiễn ở Châu Âu)

Điện áp định mức
(giá trị hiệu dụng)

kV

Dòng điện cho phép ngắn hạn
định mức

(giá trị hiệu dụng)
kA

Dòng điện định mức
(giá trị hiệu dụng)

(A)

3,6
10
16
25

400
630

1250

7,2

8
12,5
16
25

200    400
200    400

400     630
400     630      1250

12

8
12,5
16
20
25

200    400
200    400

400     630
400     630
400     630      1250

17,5
8

12,5
16

200    400
200    400     630

400

24

8
12,5
16
20

200    400
200    400     630

400     630
400     630

36
8

12,5
16

200    400
200    400     630

400     630
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Bảng II

MCĐ sử dụng chung. Sự phối hợp các giá trị định mức

(dựa trên thực tiễn ở Mỹ và Canađa)

Điện áp định mức
(giá trị hiệu dụng)

kV

Dòng điện cho phép ngắn
hạn định mức

(giá trị hiệu dụng)
kA

Dòng điện định mức
(giá trị hiệu dụng)

(A)

4,76

12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250  1600   2000
1600   2000

8,25

12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250 1600   2000
1600   2000

15,0 và
15,5

12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250  1600   2000
1600   2000

25,8 và
27

12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250  1600   2000
1600 2000

38

12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250  1600   2000
1600   2000

48,3
12,5
25

38,1
43,8
50

400    630
630     1250
630     1250   1600   2000

1250  1600   2000
1600   2000

Ghi chú - Thực tế thông dụng ở Mỹ và Canađa là làm tròn 630 thành 600 và 1250 thành 1200.

Dự kiến chuyển dần dần sang các số của xêri R10.
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5. Thiết kế và chế tạo

Theo ấn phẩm 694 IEC với các ngoại trừ và bổ sung sau:

5.1. Yêu cầu đối với các chất lỏng dùng trong các MCĐ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.2. Yêu cầu đối với các chất khí dùng trong các MCĐ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.3. Nối đất các MCĐ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.4. Các thiết bị phụ trợ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.5. Đóng phụ thuộc vào nguồn năng lượng ngoài

Các cơ cấu đóng cho thao tác phụ thuộc không được phép dùng.

5.6. Đóng dùng năng lượng tích luỹ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.7. Cách vận hành các bộ phận ly hợp

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.8. Khoá liên động ở áp lực thấp và áp lực cao

Theo ấn phẩm 694 IEC.

5.9. Biển thông số

Theo ấn phẩm 694 IEC với các bổ sung sau:

Biến thông số của một MCĐ phải chứa các thông tin như ở bảng III.
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Bảng III

(1)

Cách
viết tắt

(2)

Đơn vị

(3)

MC§

(4)

Thiết
bị thao

tác

(5)

Điều kiện: chỉ
ghi nếu như;

(6)

Nhà chế tạo  

Cách chỉ dẫn loại (máy)  

Số xêri (chế tạo) () ()

Điện áp định mức UW kV 

Điện áp chịu xung sét định mức U kV 

Tần số định mức Y Khác 50 Hz và
60 Hz

Dòng điện định mức bình thường In A 

Số lần thao tác khi phụ tải chủ
yếu là tác dụng

n Y Khác với 20

Dòng điện cho phép ngắn hạn
định mức

Ith kA 

Thời gian ngắn mạch cho phép tth s Y Khác 1s

Dòng điện cắt định mức của dây
cáp không tải

Ic A Y Cao hơn 10A

Dòng điện cắt định mức của một
động cơ trong thời gian khởi động

Id A Y Khác 8 In

áp lực định mức của nguồn khí
nén để thao tác

Pop MPa 

Điện áp định mức nguồn cung
cấp phụ trợ

Ua V 

Dòng điện đóng ngắn mạch định
mức

Ima kA 

Cấp nhiệt độ Y Trong nhà khác -
50C. Ngoài trời
khác -250C

 - việc ghi các giá trị này là bắt buộc; các chỗ để trắng chỉ giá trị đó bằng 0.
() - việc ghi các giá trị này là tuỳ ý.
y - việc ghi các giá rị này là phụ thuộc vào các điều ghi ở cột (6).

Ghi chú - Cách viết tắt ỏ cột (2) có thể dùng để thay các thuật ngữ ở cột (1). Khi dùng các
thuật ngữ ở cột (1) thì không cần phải ghi thêm từ "định mức".
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5.101. Thao tác đóng cắt

Mọi MCĐ phải được thiết kế làm sao để có thể đóng các mạch điện tương ứng với
dòng điện cắt định mức của chúng.

Mọi MCĐ phải được thiết kế làm sao để có thể cắt dưới điện áp phục hồi định mức
mọi dòng điện bằng và nhỏ hơn dòng điện cắt của chúng.

5.102. Các yêu cầu đối với các DCL - MCĐ

Các DCL - MCĐ ngoài ra, còn phải đáp ứng các quy định kỹ thuật cho các DCL quy
định trong ấn phẩm 129 IEC.

5.103. ứng lực cơ khí

Các MCĐ phải có khả năng chịu được các ứng lực cơ khí ở các đầu cực khi chúng
được lắp ráp theo đúng chỉ dẫn của nhà chế tạo, cũng như các ứng lực điện động mà
không làm giảm độ tin cậy và khả năng mang dòng điện của chúng.

5.104. Vị trí các tiếp điểm động và của các thiết bị chỉ thị hoặc báo hiệu

5.104.1. Duy trì ở vị trí

Các MCĐ cũng như các thiết bị thao tác của chúng phải được chế tạo sao cho
chúng không thể bỏ vị trí mở hoặc đóng của mình do trọng lực, do dao dộng, do
các xung hợp lý, hoặc do tiếp xúc bất ngờ trên dây nối của cơ cấu thao tác hoặc
do tác động của các lực động điện.

Các MCĐ và thiết bị thao tác của chúng phải được chế tạo sao cho chúng cho
phép ứng dụng được các biện pháp để ngăn cản các thao tác không được phép.

5.104.2. Cách chỉ vị trí

Phải có khả năng điều khiển một cách chắc chắn vị trí mở và đóng của các
MCĐ. Yêu cầy này thoả mãn khi có một trong các điều kiện sau đây.

- Khoảng cách cách điện giữa các tiếp điểm mở (trường hợp là MCĐ) hoặc
khoảng cách ly (trường hợp là DCL - MCĐ) phải rõ ràng.

- Vị trí của mỗi tiếp điểm động phải được một thiết bị chỉ dẫn tin cậy đảm bảo.

Ghi chú - 1. Một tiếp điểm động dễ thấy có thể dùng làm thiết bị chỉ dẫn.

2. Khi tất cả các cực một MCĐ được lắp ráp sao cho chúng có
thể thao tác như một hợp bộ duy nhất; thì cho phép dùng một
thiết bị chỉ dẫn chung.

5.104.3. Các tiếp điểm phụ báo tín hiệu

Không được báo tín hiệu vị trí đóng khi chưa biết chắc chắn rằng các tiếp điểm
động đã tới vị trí có thể mang một cách an toàn dòng điện định mức vận hành
bình thường, giá trị đỉnh của dòng điện ngắn mạch và dòng điện cho phép ngắn
hạn định mức.

Không được báo tín hiệu vị trí mở khi các tiếp điểm động chưa đạt vị trí mà
khoảng cách điện giữa các tiếp điẻm mở, hoặc khoảng cách cách ly thể hiện ít
nhất 80% khoảng cách cách điện toàn bộ, hoặc khoảng cách cách ly, hoặc trước
khi biết chắc chắn là các tiếp điểm động đã đạt hoàn toàn vị trí mở của chúng.
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6. Thử nghiệm mẫu

Theo 694 IEC với các ngoại trừ và các bổ sung sau:

6.1. Thử nghiệm điện môi

Theo 694 IEC

6.2. Thử nghiệm điện áp nhiễu loạn vô tuyến điện

Không dùng loại thử nghiệm này.

6.3. Thử nghiệm về gia tăng nhiệt độ

Theo 694 IEC

6.4. Đo điện trở mạch chính

Theo 694 IEC

6.5. Thử nghiệm theo dòng điện cho phép ngắn hạn và theo giá trị đỉnh của dòng điện
cho phép

Theo 694 IEC

6.101. Thử nghiệm đóng cắt

6.101.1. Trạng thái của MCĐ khi thử nghiệm

MCĐ dùng để thử nghiệm được lắp ráp hoàn chỉnh trên giá đỡ riêng của mình
hoặc trên một giá đỡ tương đương. Cơ cấu thao tác của nó phải hoạt động trong
các điều kiện quy định, và nói riêng, nếu cơ cấu thao tác được điều khiển bằng
điện hoặc bằng khí nén, thì phải được cấp nguồn ở điện áp cực tiểu, hoặc áp suất
cực tiểu trừ khi việc cắt dòng điện làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

Trong trường hợp vừa nói, MCD phải được cấp nguồn ở một điện áp hoặc áp suất
không khí trong giới hạn sai số cho phép và phải được chọn sao cho tốc độ các
tiếp điểm lúc tách ra phải là nhanh nhất và việc dập tắt hồ quang phải đạt chất
lượng cao nhất.

Cần chứng minh được rằng khi được thao tác theo các điều kiện nói trên, MCĐ
phải thao tác chính xác lúc không tải. Nếu có thể, hành trình của các tiếp điểm
động phải được ghi lại.

Các MCĐ được thao tác bằng tay độc lập vẫn có thể được thao tác bằng một thiết
bị điều khiển từ xa.

Cần xem xét việc lựa chọn phía mang điện áp khi MCĐ được lựa chọn để có thể
được cấp nguồn từ hai phía, và nếu cách bố trí vật lý của một phía của MCĐ
khác với cách bố trí phía kia, thì phía mang điện của mạch thử nghiệm phải được
nối vào phía nào đòi hỏi các điều kiện đầu nối nghiêm ngặt nhất. Trường hợp
còn nghi vấn, thì các thao tác phải được thực hiện bằng cách một mặt nối phần
chủ động vào một phía của MCĐ và mặt khác nối phần chủ động vào phía ngược
lại của MCĐ.

Các thử nghiệm đóng cắt điện trên các MCĐ ba cực tác động đồng thời phải
được tiến hành bằng phương pháp ba pha, trừ khi có quy luật ngược lại.
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Việc thử nghiệm đóng cắt trên các MCĐ đơn cực ghép thành bộ ba cực, nhưng
được thao tác từng cực một phải được tiến hành cho từng cực (xem phụ lục AA)
trừ các thử nghiệm cắt các dòng điện dung là vấn đề cần có các yêu cầu đặc biệt.

Đối với các MCĐ khác , loại chứa chất lỏng hoặc chất khí và các MCĐ khác ,
loại chân không, nếu phát ra ngọn lửa hoặc các hạt kim loại có thể ươc tính được,
thì các thử nghiệm cần được tiến hành với các màn chắn kim loại đặt gần các
phần tử mang điện và được cách ly bằng một khoảng cách an toàn được nhà chế
tạo xác định. Các màn chắn, bệ máy và các phần khác thường được nối đất phải
được cách ly với đất, nhưng được nối với đất qua một thiết bị thích hợp có khả
năng chỉ thị dòng điện rò xuống đất.

6.101.2. Nối đất mạch thử nghiệm

MCĐ (có bệ máy được nối đất như khi vận hành) phải được nối với một mạch ba
pha hoặc có điểm trung tính của nguồn cung cấp nối đất, hoặc có điểm trung tính
của phụ tải nối đất. Trong trường hợp đầu, tổng trở thứ tự không phải nhỏ hơn ba
lần tổng trở thứ tự thuận ở phía nguồn. Các cách đấu nối được sử dụng phải được
đưa vào báo cáo thử nghiệm.

Việc nối đất các mạch ba pha để thử nghiệm cắt dòng điện của dây cáp không tải
phải được thực hiện theo các quy định tương ứng của ấn phẩm 56-4 IEC: MCĐ
đòng điện xoay chiều điện áp cao. Phần 4: Thử nghiệm mẫu và thử nghiệm thông
lệ.

Mạch và bệ máy của các MCĐ đơn cực phải được nối đất sao cho các điều kiện
điện áp giữa các phần mang điện và đất trên MCĐ sau khi dập tắt hồ quang tái
tạo lại các điều kiện điện áp vận hành bình thường. Các cách đấu nối được sử
dụng phải được đưa vào báo cáo thử nghiệm.

6.101.3. Tần số thử nghiệm

Về nguyên tắc, các MCĐ phải được thử nghiệm ở tần số định mức với sai số
10%. Tuy nhiên, để cho thử nghiệm được thuận tiện, cho phép có một ít sai
lệch đối với sai số nói trên, ví dụ, khi các MCĐ dự kiến cho tần số 50Hz được
thử nghiệm ở 60Hz, và ngược lại thì khuyên nên cẩn thận khi trình bày các kết
quả có xét đến các yếu tố đáng chú ý như loại MCĐ và loại thử nghiệm đã tiến
hành.

Ghi chú - Trong một vài trường hợp, các đặc tính định mức của MCĐ có thể
khác nhau tuỳ theo việc dùng hệ thống 60Hz hay hệ thống 50Hz.

6.101.4. Dòng điện căt

Dòng điện cần cắt phải đối xứng với sự sai lệch  không đáng kể. Các tiếp điểm
của MCĐ chưa được tách nhau ra khi thành phần quá độ của dòng điện do đóng
mạch chưa triệt tiêu.

Dòng điện cắt là giá trị trung bình của các dòng điện cắt trên tất cả các cực. Sự
khác nhau giữa giá trị trung bình đó và các giá trị đạt được trên mỗi cực không
được vượt quá 10% giá trị trung bình.

Sai số đối với dòng điện cắt là




10%

0
. Trong các trình tự thử nghiệm các điều

ngoại trừ cần được chỉ rõ.
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Việc kiểm tra dung lượng cắt phải được xác định bởi:

a) Điện áp thử nghiệm;
b) Dòng điện cắt;
c) Hệ số công suất của mạch;
d) Mạch thử nghiêm.

6.101.5. Điện áp thử nghiệm đối với các thử nghiệm cắt
Điện áp thử nghiệm là trung bình các điện áp giữa các pha và được đo ngay sau
khi cắt mạch, ngoại trừ thử nghiệm cắt dòng điện dung được đo ngay trước lúc
các tiếp điểm mở ra.
Điện áp cũng phải được đo càng gần các đầu cực của MCĐ của MCĐ càng tốt,
nghĩa là không được có điện trở đáng kể giữa điểm đo và các cực.
Trường hợp thử nghiệm ba pha, điện áp thử nghiệm phải có một giá trị càng gần
điện áp định mức của MCĐ càng tốt, ngoại trừ các thử nghiệm cắt các dòng của
mạch vòng đóng và thử nghiệm thao tác 4 cho các MCĐ động cơ; trong các
trường hợp đó, điện áp thử nghjiệm phải bằng 20% giá trị định mức.

Trường hợp thử nghiệm một pha trên các MCĐ thao tác từng cực một, điện áp
thử nghiệm được cho ở phụ lục AA.
Sai số về điện áp thử nghiệm là 5% của giá trị quy định.
Điện áp phục hồi ở tần số công nghiệp phải được duy trì ít nhất trong 0,1s sau
khi hồ quang đã tắt.

6.101.6. Điện áp đặt vào trước khi thử nghiệm dòng ngắn mạch
Điện áp đặt vào trước khi có ngắn mạch là giá trị hiệu dụng của điện áp của
mạch thử nghiệm ngay trước lúc tiến hành thử nghiệm.
Trường hợp thử nghiệm ba pha, giá trị trung bình của điện áp đặt vào không
được nhỏ hơn điện áp định mức và không được vượt quá giá trị đó 10% nếu
không có sự đồng ý của nhà chế tạo.
Sự sai lệch giữa giá trị trung bình đó và giá trị của điện áp đặt vào trên mỗi pha
không được vượt quá 5% giá trị trung bình.
Với các thử nghiệm một pha của các MCĐ thao tác từng cực một, điện áp đặt
vào đượccho ở phụ lục AA

6.101.7. Dòng điện đóng ngắn mạch

Dòng điện đóng ngắn mạch phải được biểu thị bằng giá trị cực đại của dòng điện
đóng trên mỗi cực.

sai số là




10%

0
so với giá trị quy định.

Trường hợp dòng điện đóng chưa đạt 100% giá trị quy định trong cả hai thử
nghiệm, các thử nghiệm đó vẫn còn có giá trị, miễn là giá trị đỉnh của dòng điện
đóng đạt 100% trong một thử nghiệm và ít nhất 90% trong thử nghiệm kia với
ngoại lệ sau.
Do việc mồi điện trước không phải khi nào cũng cho phép đạt được các giá trị
đó; trong trường hợp này phải chứng minh rằng các giá trị đỉnh đạt được bằng
dòng điện đóng đại diện cho các điều kiện đóng mà MCĐ cần có để phù hợp với
dòng điện đóng ngắn mạch định mức. Giá trị đỉnh của dòng điện giả định không
được nhỏ hơn 100% của dòng điện đóng ngắn mạch định mức và không được
vượt quá 110% giá trị đó.
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Thời gian kéo dài của dòng điện ngắn mạch không được nhỏ hơn 0,1s. Việc
kiểm tra dung lượng đóng ngắn mạch phải được xác định bởi:

a) Điện áp đặt;
b) Dòng điện đóng.

6.101.8. Các mạch thử nghiệm

a) Phụ tải chủ yếu là hữu công (thử nghiệm chức năng 1 và 3)
Mạch thử nghiệm gồm một nguồn cung cấp và một mạch phụ tải (xem hình 1 và
2 trang 52 và 53).

Mạch cung cấp phải có một hệ số công suất không quá 0,2 và thoả mãn ba yêu
cầu sau:
- Thành phần đối xứng của dòng điện ngắn mạch của mạch cấp nguồn không
được vượt quá dòng điện cho phép ngắn hạn định mức của MCĐ và cũng không
được nhỏ hơn 5% của dòng điện đó.

- Tổng trở của mạch cấp nguồn phải nằm giữa 12% và 18% của tổng trở tổng của
mạch thử nghiệm chức năng 1. Với sự thoả thuận của nhà chế tạo, tổng trở của
nguồn có thể đạt tới 20% sao cho tổ hợp được cán thử nghiệm chức năng 2 với
thử nghiệm chức năng 1 (xem mục 6.101.9).
- Điện áp phục hồi quá độ giả định của nguồn trong trường hợp ngắn mạch
không được kém nghiêm ngặt so với điện áp đó đã được quy định ở ấn phẩm 562
IEC.
Mạch phụ tải phải có hệ số công suất vào khoảng 0,7 (giữa 0,65 và 0,75) và phải
được cấu thành bởi các điện cảm nối song song với các điện trở. Các điện trở này
phải hấp thụ hầu hết phần công suất tác dụng.

Ghi chú - Để làm cho thử nghiệm được dễ dàng hơn, khi một tổng trở được
nối nối tiếp xen vào với các phụ tải (ví dụ khi một MBA được đặt ở
giữa Cầu dao phụ tải và phụ tải) thì tổng trở đó được xem như là
phần hợp thành của mạch cấp nguồn.

b) Mạch vòng đóng (thử nghiệm chức năng 2)

Mạch thử nghiệm (xem các hình 3 và 4 ở trang 53 và 54) phải có hệ số công suất
không vượt quá 0,3; và nếu dùng một điện trở thì điện trở đó phải được nối nối
tiếp với điện kháng.
Điện áp phục hồi quá độ  giả định không được kém phần nghiêm ngặt hơn các
giá trị đã cho trong bảng IV (còn xem thêm hình 5 trang 54)

Bảng IV

Điện áp định mức U

(kV)

Giá trị đỉnh của
điện áp phục hồi

quá độ uC

(kV)

Thời gian t3

(S)

Tốc độ tăng uC/
t3

(V/S)

3,6
7,2

12
17,5
24
36

1,2
2,5
4,1
6
8,2

12,4

110
110
150
200
250
310

11
23
27
30
33
40

Hệ số của cực đầu là 1,5.

QUANPHAM
.V

N

https://quanpham.vn/download/tieu-chuan-iec/



265-1  IEC 1983  19 

IEC265-1_8E0752.DOC 19 /2 / 32

c) Đường dây cáp không tải (Thử nghiệm chức năng 4)

Về mạch cấp nguồn, phải dùng mạch đã quy định cho các thử nghiệm tải chủ
yếu là tác dụng. Mạch điện dung phải phù hợp với mạch của ấn phẩm 56-4 IEC.

d) MBA không tải

Đối với các dòng điện không tải của các MBA tương ứng với các MBA phân
phối có công suất định mức đến 1250kVA, giả thiết rằng một MCĐ đã cắt thành
công các thử nghiệm cắt quy định ở mục 6.101.9 cũng sẽ có thể cắt dòng điện
không tải như vậy. Do đó không cần quy định một thử nghiệm riêng.

Đối với các MBA có công suất cao hơn, đang nghiên cứu một mạch thử nghiệm
khác.

e) Động cơ

Theo ấn phẩm 470 IEC: Công tắc tơ cao áp, điện xoay chièu.

f) Dàn tụ điện đơn

Các mạch thử nghiệm phải là những mạch đã được quy định trong ấn phẩm 56-4
IEC.

6.101.9. Trình tự thử nghiệm cho các MCĐ sử dụng chung

Các xêri thử nghiệm phải tuân theo trật tự đã cho, không phục hồi lại trạng thái
của MCĐ, ngoại trừ cho thử nghiệm chức năng 5 có thể tiến hành trên một MCĐ
mới trong các điều kiện quy định.

Trong quá trình thao tác đóng - mở, thao tác mở phải tiếp sau thao tác đóng với
khoảng thời gian dự tính giữa hai thao tác đủ để cho các dòng điện quá độ tiêu
tan, trừ khi điều đó là do bản thân thiết kế MCĐ gây nên.

Khi thiết kế của MCĐ hay các hạn chế về trạm thử nghiệm yêu cầu thì các thao
tác đóng mở có thể tách riêng nhau. Thông thường khoảng thời gian giữa các
thao tác đóng và mở không được vượt quá 3 min.

Nhà chế tạo có thể cho một khoảng thời gian tối thiểu giữa các thao tác đóng và
mở.

Trình tự thử nghiệm ba pha.

Chức năng thử nghiệm 1: 10 thao tác đóng - mở với dòng điện cắt định mức của
phụ tải chủ yếu là tác dụng.

Chức năng thử nghiệm 2: 10 thao tác đóng - mở với dòng điện cắt định mức của
mạch vòng đóng.
Nếu giá trị của tổng trở mạch cấp nguồn ở chức năng
thử nghiệm 1 có thể lên đến khoảng 20% của tổng trở
của mạch thử nghiệm và nếu số lần thao tác lên đến
20 thì không cần chức năng thử nghiệm 2 nữa.

Chức năng thử nghiệm 3: 20 thao tác đóng - mở với 5% dòng điện cắt định mức
của phụ tải chủ yếu là tác dụng.

Chức năng thử nghiệm 4: 20 thao tác đóng - mở ở dòng điện cắt định mức của
dây cáp không tải.
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Chức năng thử nghiệm 5: 2 thao tác đóng với dòng điện đóng ngắn mạch định
mức.

Nếu là đương nhiên, hoặc nếu chứng minh được rằng
các thử nghiệm đóng không chịu ảnh hưởng của các
chức năng thử nghiệm từ 1 đến 4, thì chức năng thử
nghiệm 5 có thể được tiến hành trên một MCĐ khác
cùng loại để cho thuận tiện.

Trình tự cho các thử nghiệm một pha trên các MCĐ một cực ghép thành bộ ba
cực, nhưng lại thao tác từng cực một được quy định tại phụ lục AA.

6.101.10. Trình tự thử nghiệm cho một MCĐ có tần số thao tác tăng dần

áp dụng chức năng thử nghiệm quy định cho các MCĐ sử dụng chung; số lần
thao tác đóng mở phải là 100 cho chức năng thử nghiệm 1.

6.101.11. Trình tự thử nghiệm cho các MCĐ sử dụng hạn chế

Dùng chức năng thử nghiệm quy định cho các MCĐ sử dụng chung, nhưng bỏ
các thử nghiệm tương ứng với các áp dụng mà theo thiết kế MCĐ không cần
phải đáp ứng, số lần thao tác được thay bằng số lần mà nhà chế tạo quy định.

6.101.12. Trình tự thử nghiệm cho MCĐ của một dàn tụ điện đơn

Trình tự thử nghiệm cắt được quy định trong ấn phẩm 56-4 IEC. Hai thao tác
đóng dòng điện ngắn mạch định mức sẽ được thực hiện sau các thử nghiệm cắt
mà không phải phục hồi trạng thái của MCĐ.

6.101.13. Trình tự thử nghiệm cho MCĐ của động cơ

Theo ấn phẩm 470 IEC.

6.101.14. Tính năng  của MCĐ trong các thử nghiệm

Trong quá trình thao tác, MCĐ không được có dấu hiệu quá mệt mỏi, và không
gây nguy hiểm cho người thao tác.

Với các MCĐ dùng chất lỏng thì không được để xảy ra phát  lửa, các chất khí
phát sinh và chất lỏng do các chất khí mang theo phải được thoát về một hướng
mà không gây nên phóng điện.

Với các loại MCĐ khác thì ngọn lửa hoặc các hạt kim loại hoặc có thể làm giảm
mức cách điện của MCĐ không được văng ra quá giới hạn do nhà chế tạo quy
định.

Các quá điện áp phát sinh trong quá trình thử nghiệm cắt các dây cáp không tải
hoặc cắt tụ điện không được vượt quá các giá trị cho phép cực đại của quá điện
áp thao tác được quy định trong ấn phẩm 56-2 IEC.

Không được có dòng điện rò lớn tới các xà hoặc các màn chắn (nếu có) trong
quá trình thử nghiệm. Khi có nghi vấn, các bộ phận thông thường phải nối đất thì
về nguyên tắc phải được nối đất bằng một dây chảy làm bằng một sợi đồng có
đường kính bằng 0,1mm và dài 50mm.

Giả thiết rằng không có dòng điện rò đáng kể nếu như sợi dây đồng nói trên sau
khi thử nghiệm vẫn còn nguyên vẹn.
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6.101.15. Trạng thái của MCĐ sau các thử nghiệm cắt

Sau khi tiến hành các chức năng thử nghiệm từ 1 đến 4, chức năng cơ học và các
cách điện của MCĐ trên thực tế phải giữ nguyên trạng thái như trước lúc thử
nghiệm. MCĐ phải có khả năng chịu được dòng ngắn mạch định mức khi vận
hành liên tục mà không làm cho độ gia tăng nhiệt vượt quá các giá trị quy định
và dung lượng đóng ngắn mạch của nó phải đáp ứng các yêu cầu quy định.
Tính chất cách điện của một MCĐ-DCL ở vị trí mở không được giảm xuống
dưới các giá trị quy định, do hư hỏng các phần cách điện ở gần hoặc song song
với khoảng cách cách điện gây nên.
Việc kiểm tra bằng mắt và việc thao tác không tải MCĐ sau khi thử nghiệm
thông thường là đủ để kiểm tra các yêu cầu đó.
Khi có nghi vấn về khả năng của MCĐ về việc mang dòng điện định  mức khi
vận hành liên tục, thì sau thử nghiệm cắt phải tiến hành thử nghiệm gia tăng
nhiệt độ để xác nhận rằng các giá trị quy định về gia tăng nhiệt độ không bị vượt
quá.
Trường hợp các MCĐ của các dàn tụ điện đơn cần được thao tác thường xuyên,
thì các điều kiện thao tác phải là đối tượng thoả thuận giữa nhà chế tạo và bên sử
dụng.
Các tiếp điểm chịu hồ quang hoặc mọi chi tiết có thể thay mới khác có thể bị
mòn (hao mòn).
Chất lượng của dầu dùng để dập hồ quang có thể giảm sút và lượng của nó giảm
xuống dưới mức bình thường.
Có thể có các chất cặn lắng trên các cách điện, do sự phân tích môi trường dập
hồ quang gây ra.

6.101.16. Trạng thái của MCĐ sau thử nghiệm đóng ngắn mạch

Sau khi thực hiện các thử nghiệm đặc trưng về đóng ngắn mạch (thử nghiệm
chức năng 5), chức năng cơ khí và các cách điện của MCĐ thực tế phải ở trong
trạng thái như trước lúc thử nghiệm. MCĐ phải có khả năng đóng, mang và cắt
dòng điện định mức của nó khi vận hành liên tục. Tính chất cách điện của MCĐ-
DCL ở vị trí mở không được giảm xuống dưới các giá trị quy định do hư hỏng
các phần cách điện ở gần hoặc song song với khoảng cách cách điện gây nên.
Việc kiểm tra bằng mắt và việc thao tác không tải MCĐ sau các thử nghiệm
thường là đủ để kiểm tra các yêu cầu đó.
Trường hợp có nghi vấn về khả năng của MCĐ trong việc mang dòng điện định
mức khi vận hành liên tục, phải tiến hành một thử nghiệm về gia tăng nhiệt độ;
giới hạn gia tăng nhiệt độ của các phần kim loại có tiếp xúc với vật liệu cách
điện là 10K cao hơn các giá trị quy định cho các phần đó, còn với các phần khác
của MCĐ thì không có một quy định nào về giới hạn gia tăng nhiệt độ.
Trường hợp có nghi vấn về khả năng của MCĐ trong việc đóng và cắt dòng điện
định mức của nó khi vận hành liên tục thì phải thực hiện hai thao tác đóng cắt ở
dòng điện định mức khi vận hành liên tục.
Các tiếp điểm chịu hồ quang và mọi chi tiết chịu có thể thay mới khác có thể bị
hao mòn.
Khả năng đóng ngắn mạch có thể giảm sút.
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6.101.17. Các báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm phải có các dao động ký đồ hoặc các bản ghi như sau liên
quan đến các trình tự thử nghiệm.

1) Dòng điện trong mỗi pha,

2) Điện áp giữa mỗi pha và đất.

Ghi chú - Nên có bản ghi các điện áp giữa các pha để xác định trực tiếp điện
áp thử nghiệm và bản ghi các điện áp ở các đầu cực của một cực
MCĐ để xác định trực tiếp điện áp phục hồi trên một pha có thể là
điều mong muốn.

3) Thời điểm cho cuộn dây cắt mang điện néu như có cuộn dây đó.

6.102. Thử nghiệm độ bền cơ khí

Trừ khi có quy định ngược lại, các thử nghiệm phải được tiến hành ở nhiệt độ không
khí môi trường của nơi thử nghiệm.

Điện áp cung cấp của thiết bị thao tác phải được đo ở các đầu cực của nó khi có dòng
điện đầy đi qua. Các thiết bị phụ trợ là phần hợp thành của thiết bị thao tác phải được
đưa vào.

Tuy nhiên, không cho phép tăng thêm tổng trở giữa nguồn điện áp và các đầu cực của
thiết bị (ví dụ: để điều chỉnh điện áp).

Thử nghiệm độ bền cơ khí phải là 1000 chu trình thao tác không có điện áp, cũng
không có dòng điện trong các mạch chính.

Các thử nghiệm phải được tiến hành trên các MCĐ có thiết bị thao tác riêng. Với các
MCĐ điều khiển bằng tay, vì lý do thuận tiện cho công tác thử nghiệm, tay quay có thể
được thay thế bằng một cơ cấu điều khiển có nguồn điện ở ngoài mô phỏng thao tác
bằng tay.

Trên MCĐ có cơ cấu điều khiển với nguồn điện ngoài cần phải tiến hành.

- 900 chu trình đóng-mở ở điện áp định mức của nguồn quy định và/hoặc ở áp lực định
mức của nguồn cung cấp khí nén.

- 50 chu trình đóng-mở ở điện áp cực tiểu của nguồn cung cấp quy định và/hoặc ở áp
lực cực tiểu của nguồn cung cấp khí nén.

- 50 chu trình đóng-mở ở điện áp cực đại của nguồn cung cấp quy định và/hoặc ở áp
lực cực đại của nguồn cung cấp khí nén.

Các thử nghiệm này phải được thực hiện với một nhịp độ sao cho mức gia tăng nhiệt
độ của các thiết bị điện khi mang điện áp không vượt quá các giá trị quy định.

Trong các quá trình thử nghiệm đó, cho phép bôi trơn theo các quy trình của nhà chế
tạo, nhưng không cho phép bất kỳ một sự điều chỉnh cơ khí nào.

Mỗi chu trình thao tác phải đạt tới các vị trí đóng và mở.

Trong quá trình thử nghiệm, phải kiểm tra sự vận hành hoàn hảo của thiết bị thao tác,
của các tiếp điểm điều khiển, các tiếp điểm phụ và của thiết bị chỉ vị trí.

Sau các thử nghiệm, tất cả các bộ phận kể cả các tiếp điểm phải ở trạng thái tốt và
không có một sự ăn mòn bất thường nào.
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6.103. Thao tác trong các điều kiện nghiêm ngặt về đóng băng

Các thử nghiệm phải được tiến hành theo yêu cầu đặc biệt của bên sử dụng, các thử
nghiẹm này đều được quy định trong ấn phẩm 129 IEC.

7. Thử nghiệm thông lệ

Theo ấn phẩm 694 IEC.

7.1. Thử nghiệm mạch chính về sức chịu điện áp khô ở tần số công nghiệp.

Theo ấn phẩm 694 IEC.

7.2. Thử nghiệm các mạch phụ trợ và mạch điều khiển về sức chịu điện áp

Theo ấn phẩm 694 IEC.

7.3. Đo điện trở của mạch chính

Theo ấn phẩm 694 IEC.

7.101. Thử nghiệm thao tác cơ khí

Các thử nghiệm phải được thực hiện để đảm bảo rằng các MCĐ đều phù hợp với các
điều kiện vận hành quy định trong các giới hạn điện áp quy định và trong các giới hạn
áp lực quy định của nguồn cung cấp của thiết bị thao tác của chúng.

Trong quá trình thử nghiệm không có điện áp và dòng điện đặt vào các mạch chính,
dặc biệt phải kiểm tra để biết là các MCĐ mở và đóng chính xác khi thiết bị thao tác
của chúng đặt vào điện áp hoặc áp lực. Cũng cần phải kiểm tra là việc thao tác không
gây nên một hư hỏng nào cho các MCĐ.

Các thử nghiệm gồm có:

a) ở điện áp cực đại của nguồn cung cấp quy định và/hoặc ở áp lực cực đại quy định
của nguồn cung cấp khí nén: 5 chu trình thao tác.

b) ở điện áp cực tiểu của nguồn cung cấp quy định và/hoặc ở áp lực cực tiểu quy định
của nguồn cung cấp khí nén: 5 chu trình thao tác.

c) Nếu như ngoài các thiết bị thao tác bình thường bằng điện hay bằng khí nén, MCĐ
có thể điều khiển bằng tay thì tiến hành 5 chu trình thao tác bằng tay.

d) MCĐ chỉ có thao tác bằng tay; 10 chu trình thao tác
Trong thời gian thử nghiệm, không được tiến hành điều chỉnh gì cả. MCĐ phải vận
hành không có sự cố.
Trong mỗi chu trình thao tác phải đạt đến các vị trí đóng và mở.

8. Hướng dẫn lựa chọn các MCĐ theo chế độ vận hành

Đang nghiên cứu.

9. Các thông tin cần cho trong việc gọi thầu, giao thầu và đặt hàng

Đang nghiên cứu.
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10. Các quy tắc về việc chuyên chở, lưu kho, lắp đặt và bảo dưỡng

Theo 694 IEC.

10.1. Các điều kiện cần tuân thủ trong lúcc chuyên chở, lưu kho và lắp đặt

Theo ấn phẩm 694 IEC.

10.2. Lắp đặt

Theo ấn phẩm 694 IEC.

10.3. Bảo dưỡng

Theo ấn phẩm 694 IEC.
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Phụ lục AA

Thử nghiệm một pha các MCĐ đơn cực tổ hợp thành nhóm  ba cực,
nhưng thao tác từng cực một

AA1. Tổng quát
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các MCĐ để được thao tác độc lập từng cực (so với các
cực khác). Khi thử nghiệm các MCĐ mà các tiếp điểm khi đóng và/hoặc mở không
chuyển động đồng thời thì điện áp thử nghiệm, dòng điện thử nghiệm và chức năng thử
nghiệm dều được quy định trong phụ lục này. Mọi thông số thử nghiệm khác thoả mãn
các yêu cầu đều được nêu trong văn bản chính của tiêu chuẩn này.

AA2. MCĐ sử dụng chung
Trình tự thử nghiệm quy định trong bảng sau đây phải được tiến hành trên một phần tử
đơn cực chưa được phục hồi trạng thái. Số lượng trình tự thử nghiệm phải tương ứng với
số đã nêu trong văn bản chính của tiêu chuẩn này.

Thứ tự
thử nghiệm

Điện áp
thử nghiệm

Dòng điện
thử nghiệm

Số lần
thử nghiệm Ghi chú

1a)

1b)

1 5

3

, U

U

I

3

2
I

5

5

đại diện cho cắt pha đầu

đại diện cho cắt pha thứ hai

2a)

2b)

1 5

3

, U

U

I

3

2
I

5

5

đại diện cho cắt pha đầu

đại diện cho cắt pha thứ hai

3a)

3b)

1 5

3

, U

U

I

3

2
I

10

10

đại diện cho cắt pha đầu

đại diện cho cắt pha thứ hai

4a)

4b)

U

U

I

3

2
I

10

10

MCĐ sử dụng vạn năng, dùng một
mạch ba pha
4a) đại diện cho cắt pha đầu
4b) đại diện cho cắt pha thứ hai

4c) U

3
I 20

MCĐ dùng trong lưới trung tính nối
đất với các dây cáp có màn chắn kim
loại (hoặc có trường hình tia): Dùng
mạch thử nghiệm một pha.

5 U 3

2
I

2 đại diện cho việc đóng pha thứ hai.

(1) I là dòng điện thử nghiệm quy định ở mục 6.101.9.

(2) Với các MCĐ có số lần thao tác nhiều hơn hay ít hơn số lần thao tác của MCĐ sử
dụng chung (xem mục 6.101.10 và 6.101.11) số thử nghiệm cho các trình tự thử nghiệm
tương ứng (1,2 hoặc 3) thay đổi từ 5 hoặc 10 đến 50% của số lượng quy định.
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AA3. MCĐ của các dàn tụ điện đơn

Điện áp thử nghiệm phải là U cho sử dụng vạn năng và
U

3
cho các MCĐ dự kiến để

dùng trên các lưới có trung tính nối đất. U là điện áp thử nhgiệm được quy định trong ấn
phẩm 56-4 IEC.

Dòng điện thử nghiệm I là dòng điện được quy định trong ấn phẩm 56-4 IEC.
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Nguồn cung cấp

Tổng trở nguồn

MC§

Phụ tải

cos = 0,7  0,05

Hình 1 - Mạch ba pha để thử nghiệm đóng và cắt dòng phụ tải chủ yếu là tác dụng
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Nguồn cung cấp

Tổng trở của nguồn

MC§

Phụ tải

cos = 1,7  0,05

Hình 2 - Mạch một pha để thử nghiệm đóng và cắt dòng phụ tải chủ yếu là tác dụng

Nguồn cung cấp

Cuộn cảm

Điện trở

MC§

Hình 3 - Mạch một pha dùng để thử nghiệm cắt mạch vòng đóng
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Nguồn

Cuộn cảm

Điện trở

Dao cách ly

Hình 4.  Mạch một pha khi thử nghiệm cắt mạvh vòng kínQUANPHAM
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Hình 5.   Đồ thị điện áp quá độ khi thử nghiệm cắt mạch vòng kín
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Các ấn phẩm IEC do uỷ ban kỹ thuật số 17 soạn thảo

54

277
277A
470

632
632-1

(1936)(1)

(1968)
(1971)
(1974)

(1978)

Khuyến nghị của IEC về chiều chuyển động tiêu chuẩn của các cơ cấu
thao tác và các đèn tín hiệu của MCĐ.
Các định nghĩa về thiết bị đóng cắt và thiết bị điều khiển.
Bản bổ sung đầu tiên.
Công tắc tơ cao áp điện xoay chiều.
Bản sửa đổi số 1 (1975).
Máy khởi động động cơ điện cao áp.
Phần 1. Khởi động trực tiếp (điện áp đầy) dòng điện xoay chiều.

Các ấn phẩm IEC do tiểu ban 17A soạn thảo

56
56-1
56-2

56-3
56-4

56-
4A

56-5

56-6

129
265
265-1
265A
265B
265C

267
420

427
518
694

(1971)
(1971)

(1971)
(1972)

(1974)

(1971)

(1971)

(1975)

(1983)
(1969)
(1969)
(1970)

(1968)
(1973)

(1973)
(1975)
(1980)

MCĐ cao áp điện xoay chiều.
Phần 1. Phần chung và định nghĩa (xuất bản lần 3 có cả các bản sửa đổi
số 1,2 và số 3).
Phần 2. Đặc tính định mức (xuất bản lần 3 có cả các bản sửa đổi số 1,2
và số 3).
Bản sửa đổi số 4 (1981).
Phần 3. Thiết kế và chế tạo (xuất bản lần 3 có cả bản sửa đổi số 1).
Phần 4. Thử nghiệm mẫu và thử nghiệm thông lệ (xuất bản lần 3 có cả
bản sửa đổi số 1 và số 2).
Bản bổ sung đầu. Phụ lục E. Phương pháp xác định các sóng điện áp
phục hồi quá độ giả định.
Phần 5. Quy tắc về lựa chọn các MCĐ theo cách vận hành (xuất bản
lần 3 có cả bản sửa đổi số 1).
Bản sửa đổi số 2.
Phần 6. Thông tin cho về việc gọi thầu, giao thầu và đặt hàng và các
quy tắc về chuyên chở, lưu kho lắp đặt và bảo dưỡng (xuất bản lần 3 có
cả bản sửa đổi số 1).
Bản sửa đổi số 2 (1981).
Dao cách ly và dao nối đất điện xoay chiều.
MCĐ cao áp.
Phần 1. MCĐ cao áp có điện áp định mức cao hơn 1kV và dưới 52kV.
Bản bổ sung đầu. Thử nghiệm đóng cắt các dàn tụ điện đơn.
Bản bổ sung thứ hai.
Bản bổ sung thứ ba. Thử nghiệm để kiểm tra khả năng đóng cắt của
đường dây và đường cáp không tải.
Hướng dẫn thử nghiệm MCĐ về đóng cắt khi không đồng bộ.
Tổ hợp dao cắt-cầu chì và tổ hợp MCĐ-cầu chì cao áp dòng điện xoay
chiều.
Bản sửa đổi số 1 (1975).
Bản sửa đổi số 2 (1977).
Bản sửa đổi số 3(1978).
Báo cáo về các thử nghiệm tổng hợp các MCĐ cao áp dòng điện xoay
chiều.

Kích cỡ tiêu chuẩn các đầu cực thiết bị đóng cất và thiết bị điều khiển
cao áp.
Các điều khoản chung về tiêu chuẩn các thiết bị đóng cắt và thiết bị
điều khiển cao áp.

ấn phẩm IEC do tiểu ban 17C soạn thảo

298 (1981
)

Thiết bị có vỏ bọc kim loại điện áp xoay chiều có điện áp định mức cao
hơn 1kV và dưới hoặc bằng 72,5kV).
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466

517

(1974
)

(1975
)

Thiết bị đóng cắt và thiết bị điều khiển điện cao áp.
Bản sửa đổi số 1 (1977).
Bản sửa đổi số 2 (1978).
Bản sửa đổi số 3 (1979).
Thiết bị đóng cắt và thiết bị diều khiển cao áp có vỏ bọc kim loại có điện
áp định mức bằng và cao hơn 72,5kV.
Bản sửa đổi số 1 (1977).
Bản sửa đổi số 2 (1982).

(1) ấn phẩm này đã được thay thế bằng ấn phẩm 447 về chiều chuyển động.
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